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KẾT LUẬN và KIẾN NGHỊ 
Mức độ hiểu biết kiến thức về phòng chống lao 

của người dân còn rất thấp, 18,75% có kiến thức tốt. 
Thực hành không đúng cũng chiếm tỉ lệ trên 50%. Có 
sự liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức và 
trình độ học vấn, nghề nghiệp và giới của đối tượng 
nghiên cứu. Trình độ học vấn cao có kiến thức tốt hơn 
người học vấn thấp; Cán bộ viên chức và nam giới có 
kiến thức về phòng chống lao tốt hơn so với nghề 
khác và nữ giới.  

Truyền thông giáo dục sức khỏe có vai trò rất quan 
trọng đối với cộng đồng, nhằm nâng cao sự hiểu biết 
của người dân về phòng chống bệnh tật nói chung và 
bệnh lao nói riêng. Qua nghiên cứu này cho chúng ta 
thấy thực tế trong cộng đồng, người dân ít quan tâm 
cũng như ít được cán bộ chuyên môn tiếp cận và tư 
vấn, mà chủ yếu nghe và thấy qua radio, tivi.  

Từ kết quả của nghiên cứu này cán bộ PCL cần 
quan tâm nhiều đến đối tượng là nông dân và người có 
trình độ học vấn thấp. Các cơ sở y tế kể cả công và tư 
cần tăng cường hơn nữa công tác truyền thông phòng 
chống lao, sử dụng các phương tiện thông tin sẳn có 

tăng cường các biện pháp truyền thông trực tiếp trong 
các cơ sở y tế mọi lúc mọi nơi.  
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Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về lây 

truyền HIV mẹ con của phụ nữ đến sinh con tại bệnh 
viện Phụ sản trung ương (PSTƯ) năm 2011. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
cắt ngang kiến thức, thái độ, thực hành về lây truyền 
HIV từ mẹ sang con của các sản phụ trong vòng 48h 
sau sinh con tại bệnh viện PSTƯ. 

Kết quả: Có 93,7% đối tượng biết HIV là viut gây 
suy giảm miễn dịch ở người, 97% số đối tượng trả lời 
đúng cả 3 đường lây truyền chính của HIV. Sự hiểu 
biết về các biện pháp dự phòng HIV lây truyền mẹ 
con (LTMC) cũng chưa đầy đủ: tỷ lệ biết cả 4 biện 
pháp là 56,6%. Về vấn đề thái độ đối với người thân 
nhiễm HIV đang mang thai hoặc có con: Vẫn còn 
23,33% hạn chế tiếp xúc và 1,48% hạn chế tuyệt đối 
tiếp xúc với người bệnh. 

Kết luận: Có sự khác biệt giữa hiểu biết và thái độ 
của đối tượng về lây truyền HIV từ mẹ sang con. Sự 
hiểu biết về các biện pháp dự phòng HIV LTMC cũng 
chưa đầy đủ.  

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Mặc dù công tác tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ 

sinh con ngày càng gặt hái được nhiều thành công 
xong tỷ lệ phụ nữ xét nghiệm HIV vào thời điểm 
chuyển dạ còn rất cao [7]. Điều đó chứng tỏ có những 
yếu tố là rào cản các bà mẹ tiếp cận với dịch vụ. Do đó 
việc đánh giá kiến thức thái độ thực hành của sản phụ 
về sự lây truyền HIV từ mẹ sang con cũng như các yếu 
tố ảnh hưởng đến xét nghiệm HIV tự nguyện là rất cần 
thiết để giúp công tác truyền thông giáo dục sức khỏe 

trở lên hiệu quả và thiết thực hơn. Trên cơ sở đó 
nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu: 

Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về lây truyền 
HIV mẹ con của phụ nữ đến sinh con tại bệnh viện 
PSTƯ năm 2011. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Phụ nữ đến sinh con tại bệnh viện PSTƯ năm 

2011. 
2. Thời gian nghiên cứu: từ ngày 25/12/2010-

25/4/2011 
3. Địa điểm nghiên cứu: Phòng sau đẻ bệnh viện 

PSTƯ cụ thể là khoa sản thường PSTƯ 
4. Phương pháp nghiên cứu: 
4.1 Thiết kế nghiên cứu:  
Nghiên cứu mô tả cắt ngang kiến thức, thái độ, thực 

hành về lây truyền HIV từ mẹ sang con của các sản 
phụ trong vòng 48h sau sinh con tại bệnh viện PSTƯ 

4.2 Cỡ mẫu và cách chọn mẫu: 

n = Z2
(1 - α/2) 

p (1 - p)

d2   

Trong đó: n: Cỡ mẫu tối thiểu 
Z 1- ∝/2: Hệ số tin cậy với α = 0,05 thì Z = 1.96 
p : do nghiên cứu chưa được thực hiện trước đây 

nên lấy tỷ lệ p = 0.5 
d : Sai số cho phép lấy d = 6% 
Vậy cỡ mẫu tối thiểu là 267 người lấy tròn 270 

người. 
Cách chọn mẫu: 
Chọn phỏng vấn tất cả các sản phụ đồng ý tham 

gia cho đến khi đủ cỡ mẫu. 
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4.3 Tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ 
Tiêu chuẩn lựa chọn: Sản phụ đến sinh con và 

được quản lý thai nghén tại bệnh viện PSTƯ tự nguyện 
tham gia phỏng vấn 

Tiêu chuẩn loại trừ: Sản phụ từ chối tham gia phỏng 
vấn  

4.4 Công cụ và kỹ thuật thu thập thông tin: 
Phỏng vấn cá nhân sử dụng bộ câu hỏi đã thiết kế 
Giải thích cho đối tượng về mục đích của phỏng 

vấn, hiểu được ý nghĩa của câu hỏi 
Thời gian phỏng vấn: trong vòng 48h sau sinh con. 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Trong thời gian lấy số liệu (tháng 4 và tháng 5), thu 

thập được 317 phiếu điều tra, loại trừ 47 trường hợp: 
trong đó 31 trường hợp sản phụ sức khỏe không tốt 
không hoàn thành phiếu điều tra, 16 trường hợp không 
quản lý thai nghén tại bệnh viện PSTƯ. 

1. Đặc điểm đối tượng 
1.1 Phân bố tuổi 
Tuổi trung bình của đối tượng là 28 tuổi, thấp nhất 

là 18 tuổi, cao nhất là 45 tuổi. Nhóm tuổi chiếm tỷ lệ 
cao nhất là nhóm 26-30 tuổi chiếm 40,07%. Nhóm tuổi 
18-25 chiếm 30,74%, nhóm tuổi 30-35 chiếm 16,3%, 
nhóm tuổi 36-40 chiếm 7,01%, nhóm tuổi 41-45 chiếm 
1,48%. 

1.2. Nghề nghiệp 
Đa phần nghề nghiệp của đối tượng là công nhân 

viên chức chiếm tỷ lệ 46,3%, tiếp đó là nghề tự do 
chiếm 15,6%, nông dân chiếm 12,2%, kinh doanh 
chiếm 11,9%, nội trợ chiếm 10%, học sinh sinh viên 
chiếm 3,3%, bộ đội thấp nhất chiếm 0,7%. 

Nghề nghiệp chồng của đối tượng chủ yếu là công 
nhân viên chức chiếm 40,3%, tiếp theo là nghề tự do 
chiếm 27,6%. 

2. Đánh giá kiến thức của đối tượng 
2.1. Khái niệm HIV 
Tỷ lệ trả lời đúng khái niệm HIV là 93,7%, số trả lời 

sai chiếm 6,3% 
2.2. Các đường lây truyền HIV 
Tỷ lệ trả lời đúng cả 3 đường lây truyền chính của 

HIV là 97%. Trong nhóm thành thị tỷ lệ này là 98,8%, 
nhóm nông thôn là 94%. Có 2,2% chỉ biết 2 đường lây 
truyền chính của HIV. Không có đối tượng chỉ biết 1 
đường lây truyền HIV. 

Không có sự khác biệt về hiểu biết các đường lây 
truyền chính của HIV giữa 2 nhóm đối tượng thành thị 
và nông thôn với độ tin cậy 95% 

Tỷ lệ trả lời đúng 2 đường lây truyền chung cho các 
đối tượng là 40,5%, chỉ trả lời đúng 1 đường lây truyền 
chiếm 28,6%. 

Không có sự khác biệt về hiểu biết các giai đoạn 
lây truyền HIV từ mẹ sang con giữa 2 nhóm trình độ đại 
học – sau đại học và nhóm trình độ dưới đại học với độ 
tin cậy 95%. 

2.3. Kiến thức của đối tượng về các giai đoạn có thể 
lây truyền HIV từ mẹ sang con 

95% đối tượng cho rằng HIV có thể lây truyền trong 
thời gian mang thai, 58,5% cho rằng có thể lây truyền 
khi chuyển dạ đẻ. 47,7% cho rằng có thể lây truyền 
trong lúc cho con bú. 

2.4. Các biện pháp dự phòng HIV LTMC 
Trong 262 đối tượng hiểu biết đúng HIV có thể lây 

truyền từ mẹ sang con có 228 đối tượng cho rằng có 
thể dự phòng làm giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang 
con (87,02%). 

Tỷ lệ trả lời đúng cả 4 phương pháp dự phòng là 
56,6%, chỉ đúng 3 phương pháp là 40,8%, chỉ đúng 2 
phương pháp là 1,8%, chỉ đúng 1 phương pháp chiếm 
0,9%. 

3. Đánh giá thái độ và thực hành của đối tượng 
3.1. Xét nghiệm HIV trước khi kết hôn 
Tỷ lệ xét nghiệm HIV trước khi kết hôn tính chung 

các nhóm là 12,96%, cao nhất ở nhóm 31-35 tuổi với tỷ 
lệ 18,18% (8/44 đối tượng), tiếp theo là nhóm 18-25 
tuổi: 16,87% (14/83), nhóm 26-30 có tỷ lệ 10,08% 
(12/119), nhóm 36-40 tuổi: 5% (1/20), thấp nhất là 
nhóm trên 40 tuổi với tỷ lệ 0% (0/4) 

3.2. Xét nghiệm HIV tự nguyện trong lần mang thai 
này 

Tỷ lệ xét nghiệm HIV tự nguyện trong lần mang thai 
này 

Tỷ lệ làm xét nghiệm HIV tự nguyện trong lần mang 
thai này chiếm 79,26%, không tự nguyện chiếm 
20,74%. 

3.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm HIV tự 
nguyện 

Bảng 1: Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc xét 
nghiệm HIV tự nguyện 

Đặc trưng cá nhân 
N: số người tự 
nguyện XN HIV 

Phần 
trăm % 

Tuổi 
p>0,05 

Dưới 25 59/83 71,08 
26 - 30 97/119 81,51 
31 – 35 40/44 90,9 
36 - 40 14/20 70 
41 – 45 4/4 100 

Phân bố địa 
dư p>0,05 

Thành thị 145/170 85,29 
Nông thôn 69/100 69 

Trình độ  
học vấn 
p>0,05 

Mù chữ 0 0 
Tiểu học 6/12 50,00 
THCS 19/31 61,29 
THPT 108/135 80,00 

ĐH và SĐH 81/92 88,04 
Số con 
 hiện tại 
P<0,05 

1 123/147 83,67 
2 75/101 74,26 

Trên 2 16/22 72,73 
Không có sự khác biệt về tỷ lệ xét nghiệm HIV tự 

nguyện giữa các nhóm tuổi, phân bố địa dư ở thành thị 
hay nông thôn, trình độ học vấn dưới đại học hay từ đại 
học trở lên. Tỷ lệ xét nghiệm HIV tự nguyện ở nhóm 1 
con (83,67%) cao hơn nhóm 2 con (74,26%), thấp nhất 
ở nhóm 3 con (72,73%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p<0,05). 

3.4 Thái độ khi có người thân nhiễm HIV mang thai 
hoặc đang có con 

78,89% đối tượng cho rằng không nên có con khi bị 
nhiễm HIV và 21,11% cho rằng không nên có con khi 
bị nhiễm HIV. 

So sánh giữa nhóm hiểu biết đúng và nhóm hiểu 
sai về tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con: Trong nhóm 
trả lời đúng tỷ lệ lây truyền HIV mẹ con có 83,93% cho 
rằng không nên có con khi bị nhiễm HIV. 
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So sánh giữa nhóm cho rằng có khả năng dự 
phòng và nhóm cho rằng không có khả năng dự phòng 
HIV LTMC: Trong nhóm trả lời có khả năng dự phòng 
HIV LTMC có 77,63% cho rằng không nên có con khi 
bị nhiễm HIV 

Bảng 2: Thái độ của đối tượng khi có người thân 
nhiễm HIV đang mang thai hoặc có con 

 
Nhóm 1 con 

(147) 
Nhóm 2 con 

(101) 
Nhóm trên 2 
con (22) 

Chung 

Chọn a 141(95,92%) 85 (84,16%) 18 (81,82%) 244(90,37%) 
Chọn b 111(75,51%) 77 (76,24%) 15 (68,18%) 203(75,19%) 
Chọn c 2 (1,36%) 2 (1,98%) 0 (0%) 4 (1,48%) 
Chon d 34 (23,13%) 22 (21,78%) 7 (31,82%) 63 (23,33%) 

a: phương án chia sẻ kiến thức, khuyên đi khám 
sớm và uống thuốc dự phòng. 

b: vẫn tiếp xúc bình thường. 
c: hạn chế tiếp xúc tuyệt đối. 
d: hạn chế tiếp xúc một phần 
90,37% đối tượng chọn phương án chia sẻ kiến 

thức, khuyên đi khám sớm và uống thuốc dự phòng. 
75,19% vẫn tiếp xúc bình thường, 23,33% hạn chế tiếp 
xúc 1 phần, 1,48% hạn chế tuyệt đối tiếp xúc. 

3.5 Tìm hiểu thông tin của đối tượng  
Thái độ tìm hiểu thông tin về HIV và lây truyền HIV 

mẹ con của đối tượng: 34,81% đối tượng chủ động tìm 
hiểu thông tin về HIV và lây truyền HIV từ mẹ sang 
con, 65,19% không chủ động tìm hiểu. 

Phương pháp tiếp cận thông tin của đối tượng 
Ti vi, đài phát thanh chiếm tỷ lệ cao nhất: 92,96%, 

tiếp theo là sách báo chiếm 68,89%, pano khẩu hiệu 
chiếm 62,96%, internet chiếm 53,33%, thấp nhất là 
qua nhân viên y tế chiếm 16,67%. 

BÀN LUẬN 
1. Bàn luận về đặc điểm của đối tượng: 
Phân bố theo tuổi: tuổi trung bình của đối tượng là 

28, tuổi thấp nhất là 18, cao nhất là 45. Trong đó nhóm 
tuổi từ 26 dến 30 chiếm tỷ lệ cao nhất chiếm 40,07%. 

Phân bố theo nghề nghiệp: số đối tượng là công 
nhân viên chức chiếm tỷ lệ lớn nhất 46,3% 

Phân bố theo địa dư: tỷ lệ thành thị là 62,96%, 
nông thôn là 37,04% 

2. Mô tả kiến thức, thái độ, hành vi của đối 
tượng. 

2.1 Về kiến thức:  
Tỷ lệ phụ nữ biết HIV là virut gây suy giảm miễn 

dịch ở người là 93,7%, cao hơn so với kết quả nghiên 
cứu của các tác giả Trương Trọng Hoàng, Lê Thị Kim 
Phượng, Nguyễn Thị Kim Chi, Lê Trường Giang (2009) 
cả trước và sau can thiệp truyền thông (phụ nữ mang 
thai trước can thiệp là 72,5%, sau can thiệp là 80,7%). 
Tỷ lệ phụ nữ trả lời đúng cả 3 đường lây truyền chính 
của HIV là 97% trong đó nhóm đối tượng ở thành thị có 
tỷ lệ trả lời đúng cao hơn (98,8%) đối tượng ở nông 
thôn (94%), tuy nhiên sự khác biệt này không có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05).  

2.1 Về thái độ và hành vi: 
Về vấn đề xét nghiệm HIV trước khi kết hôn: Tỷ lệ 

làm xét nghiệm HIV trước khi kết hôn thấp 12,96%, chủ 
yếu tập trung ở nhóm đối tượng dưới 35 tuổi. Điều này 
phù hợp với sự xuất hiện và phổ biến của HIV ở Việt 

Nam ta, với trường hợp đầu tiên nhiễm HIV được phát 
hiện cách đây 21 năm [5].  

Về vấn đề có con khi bị HIV: Có tới 78,89% đối 
tượng cho rằng không nên có con khi bị nhiễm HIV, có 
83,93% trong số 56.5% người biết đúng tỷ lệ lây truyền 
HIV từ mẹ sang con và 77,63% trong số 87,02% đối 
tượng cho rằng có khả năng phòng HIV LTMC trả lời 
không nên có con khi bị nhiễm HIV. 

Về các yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm HIV tự 
nguyện: 

Yếu tố tuổi của đối tượng: Tỷ lệ xét nghiệm HIV tự 
nguyện ở nhóm dưới 25 là 71,08%, nhóm từ 26-30 là 
81,51%, ở nhóm 31-35 là 90,9%, ở nhóm trên 35 tuổi 
là 75%. Không có sự khác biệt về tỷ lệ làm xét nghiệm 
HIV tự nguyện giữa các nhóm tuổi (p>0,05). 

Yếu tố phân bố địa dư: Tỷ lệ làm xét nghiệm HIV tự 
nguyện ở nhóm thành thị là 85,29% cao hơn nhóm 
nông thôn là 69%. Tuy nhiên sự khác biệt này không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Như vậy không có sự liên quan giữa phân bố địa dư 
và tuổi của đối tượng với tỷ lệ làm xét nghiệm HIV tự 
nguyện khi mang thai. Tỷ lệ này cao hơn ở nhóm đối 
tượng có ít con hơn. Điều này phản ánh có thể nhóm 
đối tượng ít con hơn quan tâm hơn đến xét nghiệm 
HIV, hiểu hơn về ý nghĩa của việc làm xét nghiệm. 

Về nguyên nhân không làm xét nghiệm HIV tự 
nguyện khi mang thai: Có 96,43% số đối tượng cho 
rằng mình chắc chắn không có nguy cơ nhiễm HIV, 
58,93% chưa từng nghe nói nên làm xét nghiệm HIV 
khi mang thai, chỉ có 3,57% không có thời gian làm xét 
nghiệm và 3,57% lo sợ thông tin không được bảo mật. 
Như vậy đa số đối tượng không làm xét nghiệm vì tin 
tưởng tuyệt đối vào quan hệ chung thủy vợ chồng. 

KẾT LUẬN 
1. Tỷ lệ xét nghiệm HIV tự nguyện. 
Tỷ lệ xét nghiệm HIV tự nguyện trong lần mang thai 

này là 79,26%. 
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm HIV tự 

nguyện. 
Không có sự liên quan giữa phân bố địa dư và tuổi 

của đối tượng với tỷ lệ làm xét nghiệm HIV tự nguyện 
khi mang thai 

Nguyên nhân không làm xét nghiệm HIV tự nguyện 
khi mang thai: 96,43% đối tượng chắc chắn không có 
nguy cơ nhiễm HIV, 58,93% chưa từng nghe nói nên 
làm xét nghiệm HIV khi mang thai. 

3. Kiến thức, thái độ, hành vi của phụ nữ về lây 
truyền HIV từ mẹ sang con. 

Có 93,7% đối tượng biết HIV là viut gây suy giảm 
miễn dịch ở người, 97% số đối tượng trả lời đúng cả 3 
đường lây truyền chính của HIV. Tuy nhiên chỉ có 
30,9% trả lời đúng cả 3 giai đoạn lây truyền HIV. 

Có sự khác biệt giữa hiểu biết và thái độ của đối 
tượng về lây truyền HIV từ mẹ sang con: 87,02% đối 
tượng cho rằng có khả năng dự phòng HIV LTMC tuy 
nhiên tỷ lệ cho rằng không nên có con khi bị nhiễm 
HIV là 78,89%. Sự hiểu biết về các biện pháp dự 
phòng HIV LTMC cũng chưa đầy đủ: tỷ lệ biết cả 4 
biện pháp là 56,6%, tỷ lệ biết về thuốc dự phòng HIV 
LTMC là 46,49%. 
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Tỷ lệ làm xét nghiệm HIV trước khi kết hôn rất thấp: 
12,96% tập trung chủ yếu vào nhóm dưới 35 tuổi. Tuy 
vậy có tới 88,5% đối tượng đồng tình nếu pháp luật bắt 
buộc làm xét nghiệm HIV trước khi kết hôn. 

Tỷ lệ làm xét nghiệm HIV trước khi mang thai là 
13,6%, trong khi mang thai trước tuần 29 là 15,6%, sau 
tuần 28 là 69,3%. khi chuyển dạ là 1,5%. 

Về vấn đề thái độ đối với người thân nhiễm HIV 
đang mang thai hoặc có con: Bên cạnh 75,19% tiếp 
xúc và chăm sóc bình thường vẫn còn 23,33% hạn 
chế tiếp xúc và 1,48% hạn chế tuyệt đối tiếp xúc với 
người bệnh. 

KIẾN NGHỊ 
- Tăng cường công tác thông tin truyền thông, giáo 

dục sức khỏe, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về HIV 
đặc biệt là lây truyền HIV từ mẹ sang con cho phụ nữ ở 
tất cả các nhóm đối tượng, chú ý sử dụng các phương 
tiện truyền thông có hiệu quả như tivi, đài phát thanh, 
internet– 

- Nâng cao hiệu quả các chương trình tư vấn xét 
nghiệm HIV trước sinh 

- Phát huy vai trò của cán bộ y tế từ cơ sở đến trung 
ương trong việc tư vấn giải thích tầm quan trọng và lợi 
ích của xét nghiệm HIV khi mang thai. 
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Tóm tắt 
Nghiên cứu cắt ngang kết hợp định lượng và định 

tính tại Bệnh viên Đa khoa Sóc Sơn về thực trạng nhân 
lực và mức độ hài lòng của nhân viên y tế ở Bệnh viện. 
Thu thập số liệu bằng phỏng vấn trực tiếp toàn bộ 
nhân viên y tế Bệnh viện, phỏng vấn sâu các cánh bộ 
lãnh đạo, thu thập các báo cáo định kỳ của Bệnh viện. 
Nghiên cứu được tiến hành trong thời gian từ tháng 2 
đến 7/2011. Các tác giả đã đưa ra các kết quả sau: 

Có sự thiếu hụt và bất hợp lý về cơ cấu nguồn nhân 
lực y tế Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn: Bệnh viện thiếu 
khoảng 23,2% cán bộ theo định mức biên chế. Cơ cấu 
bộ phận cận lâm sàng và hành chính đều thấp và bộ 
phận cận lâm sàng lại cao hơn quy định; Cơ cấu 
chuyên môn có sự thiếu hụt bác sỹ. 

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn chưa 
hài lòng đối với công việc. Tỷ lệ nhân viên hài lòng đối 
với từng yếu tố đạt thấp: lương và phúc lợi là 4%; Cơ sở 
vật chất là 9,6 %; Đào tạo, phát triển và kỷ luật là 
7,2%; Đồng cảm với cá nhân là 16,5%; Lãnh đạo và 
môi trường làm việc là 6,4%; Công việc là 13,3%. 

Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng đối với công 
việc của nhân viên y tế cơ sở: trình độ học vấn, nhóm 

chức vụ quản lý; mối quan hệ với lãnh đạo và môi 
trường làm việc; lương và phúc lợi; yếu tố đào tạo, phát 
triển và kỷ luật, yếu tố thuốc công việc; yếu tố đồng 
cảm với cá nhân và yếu tố cơ sở vật chất là các yếu tố 
liên quan đến sự hài lòng của nhân viên y tế. 

Đặt vấn đề 
Nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất của mỗi 

quốc gia, con người là nhân tố quyết định mọi thắng lợi 
hay thất bại của một hệ thống. Đối với hệ thống y tế, 
nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng - ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động chăm sóc sức khoẻ con người. 
Ngành Y tế Việt Nam đang đương đầu với những vấn 
đề về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là 
sự phân bố không đồng đều giữa các vùng miền, cũng 
như sự thiếu hụt nhân lực y tế có trình độ chuyên môn 
cao, sắp xếp nhân lực có nơi, có thời điểm chưa phù 
hợp. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng nếu 
tăng sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế 
sẽ đảm bảo duy trì đủ nguồn nhân lực và nâng cao 
chất lượng các dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế [2]. 

Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội là 
Bệnh viện hạng III với 200 giường bệnh kế hoạch. 


